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TOM TAT

Vé&i muyc dich thiét ké may ép vién cé kha ning tao ra vién phan cé hinh dang thuan tién cho sw
lam viéc ctia cac may bén phan vién nén, nhém nghién ctru thuéc Vién Phat trién Céng nghé Co Dién,
Trwong Dai hoc Nong nghiép Ha Noi da thiét ké, ché tao mot mau may ép vién kiéu chay céi. Cac két
qua thir nghiém mau may trong diéu kién san xuét da cho thay nguyén ly lam viéc ctia may la hop ly,
cac bd phan chinh c6 kha nang lam viéc. Vién phan do may tao ra cé hinh dang gan nhw hinh cau, c6
kich thwéc va do chit dap (ng yéu cau ndng hoc, rat thuan tién cho sw lam viéc ciia cac may bén
phan vién nén dui sau. Tuy nhién, do tin cay va ning suat cia may con thap.

Bai bao nay trinh bay moét sé két qua thiét ké hoan thién mau may ép vién néi trén theo hwéng
nang cao dé tin cay va ning suat cia may, lam co’ s& cho viéc ché tao mot mau may méi c6 kha nang
thwong mai hoa, gộp phan giai quyột khau co’ giÂi hoa bon phan viộn nén dui sau cho lia va một s6
cay trong nong nghiép khac.

Twr khéa: May ép, phan bén, phan vién nén.

SUMMARY

To design a fertilizer pellet machine producing suitable pellet shapes for fertilizer spreader, a
research group of Institute for Engineering Development, Hanoi University of Agriculture has
designed and manufactured a model of fertilizer pellet machine (mortar-pestle principle). Testing
results in actual working conditions showed that the machine working principle and main part
designs are reasonable. The produced pellets have approximately spherical shape with size and
compression degree met agronomic requirements. The pellets are suitable for working of the
fertilizer spreader to bury them into the soil. However, the productivity and reliability of the machine
are still low.

This article presents some research results on improving design of the fertilizer pellet machine
to increase productivity and reliability of the machine. The results will be a basis for manufacturing a
new commercial possibility machine and contribute to mechanization of spreading fertilizer for rice
and some other crops.

Key words: Fertilizer, fertilizer pellet, fertilizer pellet machine.

1. DAT VAN DE c6 hiéu qua cao nhd giam lugng phan bén,

Trong qué trinh canh tac cdy lia va  tdng ning sudt cdy trong va giam thiéu tac
nhiéu cay trong khac (ngd, céi,...), bén phan doéng dén 6 nhiém moi truong (Nguyén Tat
vién nén ddi sau 1a mot bién phap k§ thuat Canh, 2006). Bién phap bén phan vién nén
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dui sau da dugc Bo Nong nghiép va PTNT
cong nhan 1a tién bd ky thuat (Bo Nong
nghiép va PTNT, 2005) va dudc ndong din
trén nhiéu dia phuong thita nhan 1a c6 nhiéu
uu diém. Tuy nhién, phuong phap nay van
chua dugc ting dung rong rai trong thuc tién
san xudt, ngudi néng dan van phai lam bang
tay, vat va, ning sudt thap. Nguyén nhan
cht yéu 1a cac mAay bén phéan vién nén chua
dugc san xudt chap nhan do chit lugng lam
viéc thap.

Dé phuc vu co giéi héa khau bén phan
vién nén ddi sdu, nhom nghién ctu thudc
Vién Phat trién Céng nghé Co Dién, Truong
Dai hoc Nong nghiép Ha Noi da thiét k&, ché
tao moét mau may ép vién phan thé hé méi
(mAu may co s6) rat thuan tién cho sy lam
viéc ciia may bén phan (D6 Hitu Quyét, 2008).
Cac két qua thi nghiém cho thay nguyén ly
lam viéc va cac théng s6 cd ban cua may la
hop ly. Mau mAy c6 nang suat ly thuyét
12.000 vién/gid. Vién phan do may tao ra co
dang gan hinh ciu, gdbm phan than hinh tru
va hai dau d6i cAu, c6 kich thudc dudng kinh
x chiéu cao D x H =15 x 15 mm (Hinh 1).

Tuy nhién qua thi nghiém trong diéu
kién san xuat, mau may cé mot s6 nhudc

diém nhu d6 tin ciy chua cao va ning suét
may con thap.

Dé may dap tng duge yéu ciu cta san
xuat, c6 kha nang thuong mai, cAn tinh toan
thiét k& lai dé may dudc hoan thién hon,
khéc phuc cic nhuge diém da néu.

2. POI TUONG VA PHUGONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. Déi tugng nghién citu

May ép vién kiéu chay céi ép truc ding.
Nguyén liéu dang dé ép 1a hén hgp dam, lan,
kali va mot lugng nho chat phu gia véi cac ty
1& phoi tron khac nhau.

2.2. Phuong phap nghién ctiu

Két hop nghién ctu ly thuyét va nghién
ctiu thuc nghiém. Nghién ctiu 1y thuyét dudc
dung dé xac dinh cac thong s6 cta cac bod
phan chinh ctia may. Nghién ctu thuc
nghiém duge diung dé xac dinh cac thong s6
cd 1y can thiét ctia d6i tuong nghién citu va
kiém nghiém céc két qua tinh toan 1y thuyét.

Nghién citu nay da st dung cac phan
mém cd khi chuyén dung (AutoCAD,
Inventor, ANSYS,...).

Hinh 1. May ép vién thé hé mdi va vién phan nén

a) May ép viộn chuộn bi chay thi; b) Viộn dam nén; cÂ) Viộn N,P,K nén
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3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. K&t cau va nguyén ly lam viéc cua

may ép vién kiéu chay céi ép

So @6 nguyén ly va so d6 cdu tao cua
may ép vién kiéu chay c6i, diéu khién nho
mit cam khong gian cho 6 hinh 2. May gém
¢6 hai vanh cam l4p c6 dinh trén khung va
mot trong quay. Trén trong bd tri cac chay
trén, cac chay duéi cung vanh cdi va cac
vanh d6 chay. Khi tréng quay, cac chay
chuyén ddéng quay theo tréng, déng thoi
chuyén ddéng lén xudéng nhd cdc mit cam
tuong tng. Sau mdt vong quay cua trong,
may thuc hién dude 1 chu ky, bao gbm cac
pha thao tac: nap liéu, ép tao vién, thao san
pham va chuyén tiép. Mbi thao tac duge thuc
hién tai mot cung tuong tng trén may. Biéu
d6 chu ky cta may thé hién qua hanh trinh
khai trién cta cac chay (Hinh 3). Trén biéu
dd nay, truc tung thé hién chuyén vi caa cac
dau chay ép theo phuong thing diung, truc
hoanh thé hién chuyén vi cla cac chay trong
chuyén dong quay theo tréng, do bing chiéu

Cung
chuyén

Cung thio
ikl

Cung ép
130 vién

a) Cung napliéu Il

dai cung quy dao ctia chay trong mit tru di
qua tdm céac chay ép.

May hoat dong nhu sau: Tai cung nap
lidu, chay trén dugc nang lén dén vi tri cao
nhat, con chay dudi chin khong cho nguyén
liédu thoat ra khdi 16 c6i. Khi tréng quay,
vanh c61 quét qua méat dudi hong nap liéu,
hén hgp nguyén liéu chay theo é6ng nap liéu
14p day cac 16 trén vanh c6i nho trong luong
ban than. Lugng nguyén liéu nap vao 16 coi
dugc diéu chinh nho co cAu dinh lugng. Trén
cung ép tao vién, chay dudi giti nguyén do
cao trong khi chay trén ha xuéng. Qua trinh
ép thuc su xay ra khi dau duéi cua chay trén
bit ddu cham vao khéi hén hop phan trong
16 c6i. Tai cung thao san phim, trude tién
chay duéi ha xuéng vi tri thap nhat, sau dé
chay trén ha xuéng dé ddy vién phan da
duge tao ra trong 16 c6i xudng phia dudi.
Vién phan sé dudc dan ra ngoai theo mang
daAn nhd bo phan dé liéu. Trén cung chuyén
tiép, chay duéi va chay trén dugc nang lén
dén vi tri cao nhéit dé chuén bi cho thao tac
nap liéu cua chu ky tiép theo.

Hinh 2. So d6 nguyén 1y lam

viéc (a) va so do6 cau tao (b)
cila may ép vién phan

- Vanh cam dudi, 2- Chay dudi,

- Vanh céi, 4- 6ng nap liéu,

- Chay trén, 6- Vanh cam trén,

1
3
5
7

- Ong thoat san pham

Hanh trinh diu chay trén

T

N

Cung thio

Hinh 3. Hanh trinh khai trién ctia cac chay trong mét chu ky
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3.2. Hién tugng mai moén co hoc cac bé
mat lam viéc va bién phap khic phuc
Trén mau may co s6, hanh trinh cta cac

chay ép dugc thuc hién nhd co cdu cam tru
can ddy. Uu diém néi trdi ctia co cu cam la
quy luat chuyén dong cia cac chay dugc thuc
hién rat chit ché, chinh x4c ddm bio sy phoi
hdp nhip nhang gitta cac chay tai cac pha
lam viéc. Tuy nhién do gitta mit cam va cac
dubi chay ép c6 ma sat trugt va chiu luc ép
16n nén cac bé mét tiép xtdc cia cam va chay
ép bi mon nhanh lam gidm b tin cay va tudi
tho ctia may (Hinh 4). Bing cach chon vat
liéu ché tao két hgp véi nhiét luyén mit cam
va dudi chay ép, c6 thé giam duge téc do mai
mon ¢ hoc ctia chiing. Tuy nhién, cac thi
nghiém thim do theo huéng nay cho thay
hiéu qua gidm cudng d6 mai mon cac bé mat
lam viéc khong cao do luc ép qua 16n va rat
khé cai thién diéu kién béi tron, nhat 14 mét
cam trén va dudi chay ép trén.

Phuong 4n c6 hiéu qua dé giam cuong do
mai mon cac mat cam va cac dubi chay ép la
chuyén ma sat trugt thanh ma sat lan nhd hai
giai phap két cadu: chuyén can ddy mii nhon
thanh cin ddy con lin (Hinh 5a) hoic thay
mdt phan mit cam bang banh ép (Hinh 5b).

Chay ép
co con lan

Bang cac giai phap trén, khong nhiing
giam dugc cudng d6 mai mon cac bé méit lam
viéc ma con giam dang ké chi phi ning lugng
cho may hoat dong. Gidi phap st dung can
day con lan thay cho cn ddy mai nhon cho
phép chuyén ma sat trugt thanh ma sat lan
mot cach tich cuc, tuy nhién may cé kich
thudc cong kénh va két cau phiic tap. Vi vay
v6i may ép vién cd nhd, quy md ho gia dinh
khong nén chon giai phap nay. Bing cach
thay mot phan mét cam bing banh ép tai cac
vi tri nguy hiém, c6 thé chuyén phan 16n ma
sat trugt thanh ma sat lan, trong khi van giti
nguyén két cdu cdn ddy nén khong anh
huéng 16n dén két cdu va kich thudc chung
cia may. Tai ving tiép xdc vAn cé hién
tugng trugt gitia chay ép va mat banh ép
nhung d6 trugt nay rat nho nén hién tudng
mai mon chay va mat banh ép sé khong
dang ké. Cac phan cam con lai chiu luc ép
rat nho nén cam va dudi chay ép hau nhu
khong bi mai mon.

TU nhiing phin tich trén, gidi phéap
gidm cuong d6 mai mon co hoc bé mat tiép
xtc gitta cam va chay ép dudc chon la st
dung banh ép thay cho méit cam ép tai pha
ép vién.

Hinh 4. Hién tugng
moén bé méit cam

Banh €p

Hinh 5. Giai phap dung can diy con lan (a) va dung banh ép (b)
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3.3.Xay dung biéu do6 chu ky ctia may
3.3.1. Biéu dé chu ky so bo

Biéu d6 chu ky déng vai tro quan trong
d61 v6i cac may hoat déng theo chu ky, thé
hién quy luat hoat dong va 1a co s6 cho viéc
thiét k& may. Trong qui trinh lam viéc cta
may ép vién, cac chay c6 chuyén dong tinh
tién va tham gia dong thoi 2 chuyén dong:
vita quay theo tréng vita dich chuyén lén
xudng theo phuong thing dtng so véi trong.
DE thuan tién cho tinh toan thiét k& may, ta
dung biéu d6 chu ky ctia may ép vién qua
hanh trinh khai trién cta cac chay trong mot
chu ky. Dé xay dung hanh trinh khai trién
cla cac chay can xac dinh chuyén vi thing
dtng va chiéu dai cung tng véi cac pha thao
tac trong mot chu ky lam viéc cia may.

Khi thay mo6t phan cam tru bang cung
cua banh ép tai pha ép vién va chon dudng
d5 litu qua mat trén vanh coi, vé duge biéu
d6 chu ky du kién (Hinh 6).

Su khac biét gitia biéu db ca (Hinh 3) va
biéu @6 thiét k& lai (Hinh 6) 1a: trén biéu db
cli, toan boé hanh trinh ning ha chay dudc
thuc hién nho cac mét cam c6 dinh, trong khi

d6 & biéu @b thist k& lai, tai pha ép tich cuc
(giai doan CE), chay trén va chay duéi duge
nang ha nho banh ép, con tai cac pha con lai
chay van dugc nang ha nho cam tru c6 dinh.
Ngoai ra cach dé liéu ciing c¢6 thay d6i: trén
biéu d6 cii, vién phan sau khi duge tao thanh
trong 16 c6i sé duge chay trén day xudng phia
dudi vanh c6i roi thoat khoéi may, con & biéu
do thiét ké lai, vien phan duge chay duéi dua
lén phia trén vanh c6i réi thoat ra ngoai. Viée
chon bé méat d& liéu ndm phia trén vanh c6i
ép cho phép tao ra hanh trinh cta cac chay ép
trén va chay ép duéi tuong duong nhau, giap
cho viéc thiét k& cam, chay ép va hé 15 xo
déng khép cho cac chay duge dé dang hon.

3.3.2. Xdc dinh chuyén vi thing ditng va
chiéu dai cung tuong ung véi cdc
pha thao tdc

Chuyén vi thdng dung cua cac chay
trong cac pha thao tac phu thudc chu yéu
vao chiéu cao vanh c6i, khoang cach an toan
gitia ddu duéi ctia chay trén dén 6ng nap liéu
va hé s6 nén khéi nguyén liéu dé tao thanh

vién phan (Hinh 7).

-

el o

-

A

B C 'D B 'F 'G H

Hinh 6. Biéu d6 chu ky du kién ctia may dang thiét k& lai
AB- Pha nap liéu; BE- Pha ép vién; EG- Pha dé liéu; GH- Pha chuyén tiép

BAT BAU
NAP LTEU

BAT PAU
EP TiCH cuc

KET THUC
EP TicH cuc

BAT BAU
D& LIEU

Hinh 7. Cd s chon chuyén vi thing diing clia cac chay ép trén va chay ép dudi
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Chiéu cao vanh cbi phu thudc d6 nhé cta
dau trén chay duéi trong 16 c6i & pha nap
liéu va thé tich khéi nguyén liéu cAn nap vao
trong 16 c6i dé sau khi nén lai ta dudc vién
phan c6 kich thuéc mong muén.

Can ct theo két qua thi nghiém khi ép
vién véi ty 1& cac thanh phan hgp thanh khac
nhau, ta thiy viéc ép vién N,P,K 1a trucng
hgp khé khian nhat do d6 linh dong ctia khéi
nguyén liéu kém nhat va d6 ‘x6p’ ctua khoi
nguyén liéu 1a cao nhat. Khi nay, chiéu cao
cot nguyén liéu trong 16 cdi (tinh tit mat trén
chay duéi dén mét trén vanh coi) c6 tri s6 25
mm sé cho vién phén c6 kich thudéc mong
mudn. Chon chiéu cao ngap cua dau chay
duéi trong 16 c61 10 mm, chiéu cao vanh coi
sé bang 35 mm (Hinh 7a).

Chiéu cao tif mit trén vanh c6i dén mat
duéi chay trén 6 vi tri nap liéu, ciing chinh 1a
vi tri cao nh4t ctia chay trén, duge chon theo
diéu kién ddm bao hén hgp nguyén liéu dua
vao ép c6 thé chay tu do theo dng nap liéu
vao 16 ¢6i va c6 mot khoang cach an toan
khéng giy va cham gitia chay va ong. Dé
nguyén liéu chdy dudc trong ong, gbc
nghiéng ctia 6ng nap liéu so véi mit vanh coi
phai 16n hon géc ma sat nghi gitia khoi
nguyén liéu va vat liéu 6ng nap lidu. Tu cac
két qua do trong phong thi nghiém, da xac
dinh dugc hé s6 ma sat gifia khoi nguyén
liéu véi bé mat thép, chat déo khoang 31°.
Thuc té theo cac két qua thi nghiém trén
may co s, véi géc nghiéng ctia 6ng nap liéu

45° cac loai hén hgp nguyén liéu ép déu cé
thé tu chay vao 16 Â6i. Chon gộc nghiộng cla
ong nap liéu 55° khe hd gitia vanh d6 chay
trén va 6ng nap liéu t6i thiéu 5 mm, bé rong
ong nap liéu 25 mm, bang phuong phap vé ta
xac dinh dudc chiéu cao gitta mat duéi vanh
dd chay trén va mat trén vanh céi 1a 40 mm
(Hinh 7a). Trong pha ép tao vién, ban dau
chay trén ha xuéng hét hanh trinh tu do tu
vi tri cao nhat dén khi cham vao mit trén
vanh c6i trong khi chay duéi van giit nguyén
dd cao (Hinh 7b). Sau d6 la giai doan ép tich
cuc: chay trén di xuéng con chay duéi di lén
nhiing khoang bing nhau (Hinh 7c). Tt hinh
vé ta xac dinh dugc hanh trinh tu do cua
chay trén la 40 mm, 6 giai doan ép tich cuc,
chay trén di xuéng 9 mm, dong thoi chay
duéi di 1én mot doan 9 mm.

Dé chuén bi cho thao tac d& liéu, sau pha
ép vién, chay trén sé dugc nang 1én dén vi tri
cao nhat con chay duéi nang lén dong thoi doi
vién phén lén sao cho mit trén ctua chay duédi
ding bing d6 cao mat trén vanh c6i (Hinh 7d).
Viéc @& cho diu chay duéi nhé cao hon hoic
thap hon mit trén vanh c61 déu gay khé khin
cho su lam viéc ctia bd phan dé liéu. Sau khi
vién phan dugc dua ra khdéi may, chay trén
van gifi nguyén do cao, con chay dudi ha
xudng vi tri thap nhat chudn bi cho thao tac
nap liéu cta chu ky méi. Biéu dé chu ky véi
hanh trinh theo phuong thing ding cta céc
chay da chon, ¢6 dang nhu trén hinh 8.

Bl C-D:EI F2 G2 H2

L \

4 !
A i

BAT DAY
EP TiCK CyC

84T DAY
NAP LIEU

BAT iy
DO LU

KET THUC
EP TiCH QyC

r \-,‘
YT
y |
Bl ¢ DLE Fl ¢l H

Nar T S A—Frrrrr
NAP p VIE p&LEy | CHUYEN
LIEU EP VIEN = P

Hinh 8. Biéu d6 chu ky da xac dinh hanh trinh theo phuong théng diig cua cac chay
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Pé nhan dugc biéu db chu ky diy da cta
may ta con phai xac dinh d6 dai can thiét
clia cac cung thao tac trong mot chu ky ép,
tng véi chiéu dai doan AH (Hinh 8). Cé thé
chia mot chu ky ép ra cac giai doan hay cac
pha thao tac sau:

AB: pha nap liéu;

BE: pha ép vién;

EG: pha dé liéu;

GH: pha chuyén tiép, dua hé chay trd vé
vi tri bat ddu pha nap liéu ctia chu ky ké tiép.

Trong cic pha trén, chi trong giai doan
CE cac chay dugc tya trén cac banh ép, con
trong cac giai doan con lai cac chay dugc
diéu khién béi cac mit cam tuong Gng.

Chiéu dai cung nap liéu duge xac dinh
nhé thuc nghiém trong phong thi nghiém va
duge kiém chiing trén may mau. Véi van toc
chuyén déng cua tréng khéng qua 15
vong/phit, duong kinh trong khéng qua 400
mm, dé ddm bao kha ning nap day 16 coi
ting v6i tat cd cac loai nguyén liéu dua vao
ép khac nhau, chiéu dai cung nap liéu 1AB
khong duge nhd hon 80 mm. S¢ bd chon 1AB
= 80 mm.

Trong cac giai doan BC, EF, GH, cac
chay dugc nang ha nhdé cac méit cam tudng
tung. Diéu kién dé cam ddy cho chay ép
chuyén ddéng duge 1a géc “nang” cia cam
phai khong 16n hon géc ap luc giéi han.

So @6 tinh toAn géc nang gidi han cua
mat cam trén trong cac giai doan nay hoan
toan gidng nhu co cdu cam diy miii nhon
hoéc tinh toan theo ma sat trén ranh trugt
khi bd qua ma sat gitia cam va dudi chay
(FfOmuu B. A., Tlerpokac JI. B. 1967) (Hinh 9).

Khi co c&du cam lam viéc, tai diém tiép
xtc A cta chay xuét hién luc toan phan Ptp
do cam tac dung 1én chay, c6 phuong vudéng
gbc v6i bé mat cam tai diém ti€p xdc. Phan
tich Ptp thanh cac luc Pt va Pn. Luc ngang
Pt can tré sy quay cua trong va luc doc Pn
lam chay chuyén dong theo phuong doc truc.
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Gol géc nang ctia mit cam 1a A, d6 cling
chinh 1a géc ap luc trong co cidu cam dang
xét, ta co:

Pt= Ptp.sinA,
Pn= Ptp.cos\. (1)

Khi du6i chay trugt trén méat cam, tai
diém tiép xdc A gitta chay va mit cam sé
xuét hién luc ma sat FmsA, c6 phuong tiép
tuyén v6i mit cam va nguge chiéu chuyén
dong ctia chay. Ky hiéu f 12 hé s6 ma sat giiia
cac bé mét 1am viéc clia cd ciu, ta cb cac cong
thic sau:

FmsA= Ptp.f;
FmsAt= FmsA.cosh= Pn.f;
Fmsan= FmsA.sinA= Pt.f. 2)

Khi chay trugt theo phuong doc truc, tai
cic gbi dé B va C sé xuat hién cac luc ma sat.
Goi phan Iuc phap tuyén tai Bva C1a NB va
NC, ta c6 cong thic:

FmsB= NB.f;
FmsC= NC.f. 3)

fi=< n

| C

C

e
1 : 3
L

Hinh 9. So d6 xac dinh
goc nang gidi han ctia cam

1- Cam, 2, 3- Vanh do chay, 3- Chay
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Lap cac phuong trinh cdn bang hinh
chiéu cua cac luc theo phuong ngang va
phuong trinh can bing moé men caa cac luc
14y véi diém A, ta duge hé phuong trinh:

NB- (Pt+ FmsAt)- NC= 0;

(Pt + FmsAt).x - (Pn - FmsAn).a/2 +

+ FmsC.a-NC.1= 0 (4)

Trong d6:

1- khoang cach gitia cac vanh dé chay;

x- khoang cach tit vanh dd trén dén mat

cam;

a- dudng kinh chay;

Vi tri s6 ctia a rdt nhd so véi x va 1 nén
c6 thé bd qua, khi nay phuong trinh 3 c6
dang:

NB- (Pt+ FmsAt) - NC = 0;
(Pt+ FmsAt).x - NC.1=0 (5)

Phuong trinh caAn bing hinh chiéu cta
cac luc theo phuong chuyén dong caa chay co
dang:

Pn= FmsB+ FmsC+FmsAn (6)

Giai cac phuong trinh (1), (2), (3), (5), (6)
va rat gon ta dugc:

C1-frl-2xf7
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Chon cac kich thuée x = 50 mm, 1 = 140
mm, v6i hé s6 ma sat gifia chay va ranh
trugt f = 0,3, thay vao (7) xac dinh dugc goc
ning giéi han cho mit cam 1a 46,1°.

Pé dam bao diéu kién chay khong bi tu
ham, géc ning ctia cam khong duge 16n hon

gbéc nang gi6éi han nay. Ta chon gbéc nghiéng
cho tat ca cac pha nang ha déu bang 45°.

Can ct@ hanh trinh theo d6 cao (Hinh 7),
ta c6 1BC = 1EF = 40mm; 1GA = 25 mm.

Chiéu dai cung CE dudgc xac dinh theo
kich thudc duong kinh banh ép, goc ap luc
16n nhat khi chay tiép xuc véi banh ép c6 chu
¥ dén hién tugng ddy tréng sau khi ép xong
gy ra chuyén dong giat cuc caa tréng.

Bang phuong phap vé, ting véi chiéu cao
dich chuyén cta chay 9 mm, v6i goéc ap luc
16n nhat khi chay tiép xtc véi banh ép 1a 45°,
ta xac dinh dugc duong kinh nhé nhat ctaa
banh ép Db,,,= 61 mm, tuong tng vdi
chiéu dai cung khai trién 1CE®' = 43 mm
(Hinh 10a).

Trong thuc t&, khi chon hanh trinh cac
chay theo chiéu cao, cin chon 16n hon tri s6
tinh toan dé dam bao d6 chit cua vién phan.
Gia dinh hanh trinh theo chiéu cao cua céac
chay trong giai doan ép tich cuc la 12 mm,
ting véi géc ap luc 45° ta c6 duong kinh banh
ép Db = 82 mm va chiéu dai cung ép tich cuc
khai trién 12 1CE®2= 58 mm (Hinh 10b).

Cac tht nghiém khoéng tai tién hanh
trén may ép véi banh ép 1a 6 bi d6 ma hiéu
311, c6 dudng kinh ngoai 120 mm, bé rong
29 mm, cho thdy cac chay dich chuyén én
dinh, khong c6 hién tugng ty ham chay trong
ranh trugt va trong quay déu. Tuy nhién khi
thi nghiém cé tai, c6 hién tuong trong
chuyén dong khéng déu. Nguyén nhan cua
hién tugng nay la do sau khi ép tao vién
phan, luc dan héi cta 16 xo nén théng qua bé
mat banh ép tao ra luc ngang ddy cho trong
quay di theo chiéu chuyén dong.
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Hinh 10. So d6 xac dinh dudng kinh banh ép
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Xét hé banh ép va chay tiép xtc nhau
(Hinh 11), ldc nay vién phén vua dugc ép
qua vi tri ép manh nh4t, cac chay dang trong
hanh trinh doi xa nhau (chay trén di 1én,
chay duéi di xuéng) nhung 16 xo ctia co cau
an toan van ludn bi nén, cac mat déi cau cua
cac chay van tiép xtc véi vién phan. Trén cac
chay c6 tac dung cta luc toan phan Ptp c6
phuong doc theo ban kinh néi ti& tAm banh
ép dén diém tiép xtc giia banh ép va dau
chay ép. Phan tich Ptp thanh hai thanh
phan: Pt theo phuong vuéng géc véi truc
chay ép va tiép tuyén véi mit tru di qua tam
cac chay. Pn doc theo truc chay.

Bénh ép frén

Chiéu quay ciia tréng
— .

i
Binh ép dudi i Pa

Hinh 11. So d6 xac dinh
luc didy ngang trén tréng

Ta co: Pt=Ptp.sina
Pn= Ptp.cosa;
Pt= Pn.tga;

Thanh phan Pn giy nén cac chay, con
thanh phan Pt c¢6 tac dung day tréng ép theo
chiéu quay ctia né. Thanh phan Pt xuat hién
lam cho tréng quay khong déu va phat sinh
hién tuong rung dong cta trong ép.

Géc o thay déi trong giéi han tit 0 dén
mot tri s6 nio d6 phu thudc dudng kinh banh
ép, hanh trinh ép trong giai doan ép tich cuc
va mtc do bién dang cua 16 xo cia co caAu an
toan. Gia st rang cac chay ludn bi ép trong
qua trinh cac chay doi xa nhau cho dén khi
cac chay khong tiép xtic véi banh ép, lic d6
go6c a. chi phu thudc duong kinh banh ép va
hanh trinh ctia cac chay trong pha ép tich
cuc va bién thién trong khoang [0, a,,..].

T quan hé giita cac luc, c6 thé thdy khi
goéc o cang 16n thi thanh phan Pt cang 16n.
D6 thi bién déi ctia luc Pt theo géc o khi
0ty = 45° v6i luc Pn= 15 kN = Const thé hién
trén hinh 12.

Tu d6 thi trén hinh 12, ta thay luc Pt
phu thudéc Pn theo quy luat ham s tang,
nghia 1a khi géc o con nhod, quan hé gitia
ching c6 dang gin tuyén tinh, nhung véi gia
tri o 16n, Pt tidng nhanh hon Pn nhiéu. Cu
thé theo db thi hinh 12, khi géc a = 45°, luc
Pt = Pn. Khi o = 64°, luc Pt 16n gap d6i luc
Pn, con khi o = 70° thi Pt gan gap ba Pn.

Sw phu thuéc cta Pt theo goéc Alpha khi Pn= 15 kN
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Hinh 12. P6 thi bién thién ctia Pt theo géc a
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Vi vay, khi chon duong kinh banh ép
Db, = 120 mm, v6i hanh trinh ép cta céc
chay 12mm, géc ap luc 16n nhat tai diém chay
bat dau tiép xdc véi banh ép dat khoang 37°,
hoan toan thod man diéu kién tu hadm cua
chay ép, nhung xuat hién hién tugng trong
quay khéng déu do luc Pt c6 gia tri 16n. Hién
tuong trong quay khéng déu sé& bi han ché
néu chon géc o di nhd, bo tri 2 banh ép doi
xiing trén trong va chon sé chay ép hgp 1y hon.

Tu thuc nghiém rut ra nhan xét, dé
giam hién tugng chuyén déng khong déu caa
trong, ta chon banh ép c6 dudng kinh 200
mm. Khi nay géc ap luc tai diém bit dau tiép
xuc gitia chay va banh ép 1a 27°, chiéu dai
cung ép tich cuc khai trién 1a 100 mm (Hinh
10c). Chiéu dai cung khai trién tng véi pha
dé liéu duge xac dinh bing thuc nghiém.
Thuc t& thi nghiém miu may trong diéu kién
san xuat cho thay, chiéu dai cung dd liéu chu
yé&u phu thuoc kich thuée co cau gat phan ctia
b6 phan dé6 liéu. Ta chon LFG = 60 mm.

Nhu vay véi cac thong s6 da chon, ta cé
chidu dai khai trién can thiét tuong dng véi
mot chu ky ép sé la:

Lck = LAB+ LBC+ LCE+ L+ LFG+ LGH

= 80+ 40+ 100+ 40+ 60+ 25 = 345 mm

3.3.3. Biéu dé chu ky chinh xdc ctia mdy

TU cac két qua tinh toan, ta xay dung
dugc biéu db chu ky thé hién qua hanh trinh
chinh x4c ctia cac chay ép (Hinh 13).

3.4.X4c dinh ning suit ly thuyét cia may
Ning suit 1y thuyét cia may trong 1 gio
x4ac dinh theo cong thic:

W, = 60.Z.p.n; (vién/gio)

Trong do:

Z- sb chay ép;

p- s6 chu ky ép sau 1 vdng quay cua trong;

n- s6 vong quay cua tréng trong mot phuit.

DPé tang ning sudt cta may ép vién, cb
thé tang s6 vong quay cua tréng n, ting s6
chu ky ép p ho#c tang s6 chay ép Z. Cac
théng s6 nay khong thé chon mét cach tuy
tién ma ching c6 méi quan hé véi nhau
thong qua théng s6 duong kinh tréng.

Sé’chu ky ép

Khi cac théng s6 khac khong d6i, néu
ting s6 chu ky ép sé ting dudc ning suit
may. T cac nhan xét khi thi nghiém, nhan
thay nén chon s6 chu ky ép p= 2. Nho d6, két
hop véi cach chon s& chay 1é, ta con c6 thé
khéc phuc duge hién tugng trong quay khéng
déu bang cach bd tri cac pha lam viéc ctia hai
cap banh ép léch nhau.

Duong kinh tréng, s6 vong quay clia tréng
trong mot phut

Chon s6 vong quay cua trong 15
vong/phut. Véi s6 chu ky ép p= 2, chu vi ctia
hinh tru di qua tdm céac chay ép phai thoa
man bat ding thic:

L > 2. Lck = 2. 345 =690 mm.
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Hinh 13. Biéu d6 chu ky véi hanh trinh trién khai day du cta cac chay ép
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Duong kinh mat tru phan bd chay trén
trong, goi la duong kinh tréng Dt, phai
khong nhd hon dudng kinh t61 thiéu Dmin:

Dt > Dmin = 690/n = 220 mm.

Chon dudng kinh tréng 260 mm, véi s6
chu ky ép p= 2, ¢6 chiéu dai khai trién thuc
t& cho mdi chu ky 1a 408 mm, trong khi chiéu
dai khai trién cin thiét cho mét chu ky chi
can 345 mm. Néi cach khac, néu chon dudng
kinh tréng Dt = 260 mm, c6 thé ting thoi
gian danh cho cac khau xung yé&u so véi thoi
gian tinh toan v6i hé s6 du trii 14 18%.

Sé’chay ép

S6 cip chay coi ép phan bd trén trong
phu thudc két cdu vanh c6i va duong kinh
trong. Cac vanh c6i c6 ép bac inox dé tranh
dn mon héa hoc, dudsng kinh ngoai 30 mm,
khoang cach gitia hai mép 16 khoan lién tiép
trén vanh tréng khong nhé hon 5 mm dé
dam bao do bén. Bing phuong phap vé, véi
trong duong kinh 260 mm, ta c6 thé bé tri 21
chay, khi nay khoang cach gitia hai mép 16
lip bac 1a 8,9 mm, thoa mén diéu kién bén
cta vanh coi.

Véi cac thong s6 da chon, xac dinh dudc
ning suat 1y thuyét cia may:

Whv =60.21.2.15 = 37800 vién/gig.

Tuong tGng vdéi vién phin thong dung
bén cho lda (khéi lugng 4 g/vién), ning suit
may tinh theo khéi lugng sé 1a 151 kg/gis. So
v6i nang sudt cia miu may co sé (12.000
vién/gio), nang suat cua may thiét ké lai sé
tang dugc hon 3 l1an.

3.5. Ché tao va thi nghiém may

DPé kiém chiing so bo cac két qua tinh
toan va giai phap dé xuat trude khi ché tao
mau may mdi, nhém nghién ctu da ché tao
cac bo phan lam viéc can thiét va 1ip ngay
trén mau may co sé (Hinh 14). Do viéc ché
tao cum tréng ton rat nhiéu cong stc va thoi
gian nén nghién ctu da st dung lai vanh
trong cii cia may cd sd, thiét ké lai hé thong
cam c6 kha nang thay déi chiéu dai cac doan
cung cam, hé thong banh ép va hé théng
truyén doéng. Véi cac thay d6i nhu vay trén

660

mAu may kiém ching c6 thé danh gia kha
ning lam viéc cta bé phan ép méi thiét ké,
xac dinh dugc chiéu dai can thiét cua cac
cung cam tuong Ging vl cac pha thao tac, dic
biét kiém ching kha nang dong day 16 c6i
khi nang cao s6 vong quay cua trong.

|

Hinh 14. MAu may kiém chiing

MAu may kiém chiing c6 cac théng sé k§
thuat nhu sau:

S6 chay ép: 10. S6 vong quay cua tréng
thay d6i dugc trong khoang 10 17,5
vong/phit nhd thay d6i cac banh dai, véi cac
tri s6 cu thé: 10; 12,5; 15,2 va 17,5 vong phit.

Sau 1 vong quay cua tréng, may thuc
hién dugc 1 chu ky ép.

Tu cac két qua thi nghiém mau may
kiém chiing, ¢6 thé rut ra cac nhan xét sau:

O tat ca cac ch& do quay cta trong, hé
théng cam va banh ép déu lam viéc 6n dinh,
nhip nhang. Kha ning han ché hién tugng
quay khong déu caa trong chua kiém ching
duge vi chi ldp duge 1 banh ép do s6 chay ép
14 chdn. Qua nhan xét cdm quan, & ché& do s6
vong quay cua trong 10 vong/phit, chi can 1
day dai loai B v6i d6 cidng via phai da du
kha ning truyén tai trong khi trén may co s6
phai dung 2 dai cung loai va cing dai véi luc
cang 16n. Diéu d6 cho phép rit ra két luan 1a
hé thong ép kiéu cam- banh ép két hop cb
kha n#ng lam viéc va gidm dudc chi phi
ning lugng cho may nhd chuyén phan 16n
ma sat trugt thanh ma sat lin tai vung tiép
xuc gitta dudi chay ép va banh ép.
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O cac ch& do s6 vong quay cla trong
duéi 15,2 vong phit, vién phén c¢6 d6 chat va
kich thuéc trung binh hoan toan dap tng
yéu cau dat ra. Tuy nhién, 6 ch& d6 17,5
vong/phit, v6i chiéu dai cung nap liéu 80
mm, do chit vién phan van dam bao nhung
chiéu cao trung binh chi dat 13,8 mm, nho
hon mot chiat so véi thiét k& (15 mm).
Nguyén nhan 1a do kha nang dién day hén
hop nguyén liéu vao 16 c6i chua cao. Véi
chiéu cao nay cua vién phan, bé phan cung
cdp cia may bén phan van lam viéc binh
thuong. Qua thi nghiém ciing xac dinh ring,
dé dam bao nap day 16 cdi, khi chon s6 vong
quay cua trong dén 17,5 vong/phut chiéu dai
cung nap liéu phai khong nhoé hon 90 mm.

Ning suét cia mAu may kiém ching dat
9.130 vién/gio, tuong ting vdéi s6 vong quay
cua trong n = 15,2 vong/phut, sd chay ép Z =
10 va s chu ky ép p = 1. Nhu vay, néu ché
tao mau may méi véi n = 15 vong/phuit, Z =
21, p = 2 thi sé dat dudc ning suit 37.800
vién/gié nhu da thiét ké.

Nhin chung, cac két qua thit nghiém trén
miu may kiém ching cho thdy may hoat
dong 6n dinh, vién phan dudc ép ra dam bao
yéu cau nong hoc. Nhém nghién ciiu dang ché&
tao mau may méi theo cac théng s6 da thiét
k& dé tiép tuc thi nghiém danh kha niang lam
viée, dic biét 1a gidi phap han ché mai mon co
hoc cac bé mit lam viéc clia may va ting mdc
d6 thuan tién khi van hanh may.

4. KET LUAN VA DE NGHI

T phan tich nguyén nhan gidm do6 tin

cAy ctia mAu may cd s8, da thiét k& lai biéu
do6 chu ky ciia may va tinh toan thiét ké lai
mot s6 bo phan lam viéc chinh nham nang
cao do tin cay va ning suit clia may.

Thiét ké, ché tao cac bd phan cai tién va
14p trén mAu may co s6 dé kiém ching cac
két qua tinh toan. Két qua thi nghiém cho
thay cac giai phap dua ra 1a hgp ly, mau may
hoat dong 6n dinh, vién phan do may ép ra
dam bao cac yéu cau k§ thuat néng hoc.

Dé danh gia vé kha nang lam viée va do
tin cidy cua may, dic biét khd ning chéng
mai mon cta hé théng ép cai tién, can thi
nghiém mAay trong thdi gian dai. Vi vay, can
ché& tao mau may méi theo cac théng so da
tinh toan thiét k& va tiép tuc thi nghiém dé
danh gia kha néng lam viéc toan dién cua
may trong diéu kién san xuAt.
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Research on Improving Design of a Fertilizer Pellet Machine
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TÓM TẮT


Với mục đích thiết kế máy ép viên có khả năng tạo ra viên phân có hình dạng thuận tiện cho sự làm việc của các máy bón phân viên nén, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Phát triển Công nghệ Cơ Điện, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã thiết kế, chế tạo một mẫu máy ép viên kiểu chày cối. Các kết quả thử nghiệm mẫu máy trong điều kiện sản xuất đã cho thấy nguyên lý làm việc của máy là hợp lý, các bộ phận chính có khả năng làm việc. Viên phân do máy tạo ra có hình dạng gần như hình cầu, có kích thước và độ chặt đáp ứng yêu cầu nông học, rất thuận tiện cho sự làm việc của các máy bón phân viên nén dúi sâu. Tuy nhiên, độ tin cậy và năng suất của máy còn thấp. 


Bài báo này trình bày một số kết quả thiết kế hoàn thiện mẫu máy ép viên nói trên theo hướng nâng cao độ tin cậy và năng suất của máy, làm cơ sở cho việc chế tạo một mẫu máy mới có khả năng thương mại hoá, góp phần giải quyết khâu cơ giới hoá bón phân viên nén dúi sâu cho lúa và một số cây trồng nông nghiệp khác.


Từ khóa: Máy ép, phân bón, phân viên nén.


SUMMARY


To design a fertilizer pellet machine producing suitable pellet shapes for fertilizer spreader, a research group of Institute for Engineering Development, Hanoi University of Agriculture has designed and manufactured a model of fertilizer pellet machine (mortar-pestle principle). Testing results in actual working conditions showed that the machine working principle and main part designs are reasonable.  The produced pellets have  approximately spherical shape with size and compression degree met agronomic requirements. The pellets are suitable for working of the fertilizer spreader to bury them into the soil. However, the productivity and reliability of the machine are still low.  


This article presents some research results on improving design of the fertilizer pellet machine to increase  productivity and reliability of the machine. The results will be a basis for manufacturing a new commercial possibility machine and contribute to mechanization of spreading fertilizer for rice and some other crops.  


Key words: Fertilizer, fertilizer pellet, fertilizer pellet machine.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Trong quá trình canh tác cây lúa và nhiều cây trồng khác (ngô, cói,…), bón phân viên nén dúi sâu là một biện pháp kỹ thuật có hiệu quả cao nhờ giảm lượng phân bón, tăng năng suất cây trồng và giảm thiểu tác động đến ô nhiễm môi trường (Nguyễn Tất Cảnh, 2006). Biện pháp bón phân viên nén dúi sâu đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là tiến bộ kỹ thuật (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2005) và được nông dân trên nhiều địa phương thừa nhận là có nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn sản xuất, người nông dân vẫn phải làm bằng tay, vất vả, năng suất thấp. Nguyên nhân chủ yếu là các máy bón phân viên nén chưa được sản xuất chấp nhận do chất lượng làm việc thấp.


Để phục vụ cơ giới hóa khâu bón phân viên nén dúi sâu, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Phát triển Công nghệ Cơ Điện, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã thiết kế, chế tạo một mẫu máy ép viên phân thế hệ mới (mẫu máy cơ sở) rất thuận tiện cho sự làm việc của máy bón phân (Đỗ Hữu Quyết, 2008). Các kết quả thử nghiệm cho thấy nguyên lý làm việc và các thông số cơ bản của máy là hợp lý. Mẫu máy có năng suất lý thuyết 12.000 viên/giờ. Viên phân do máy tạo ra có dạng gần hình cầu, gồm phần thân hình trụ và hai đầu đới cầu, có kích thước đường kính x chiều cao D x H = 15 x 15 mm (Hình 1).  


Tuy nhiên qua thử nghiệm trong điều kiện sản xuất, mẫu máy có một số nhược điểm như độ tin cậy chưa cao và năng suất máy còn thấp.


Để máy đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, có khả năng thương mại, cần tính toán thiết kế lại để máy được hoàn thiện hơn, khắc phục các nhược điểm đã nêu.


2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
     NGHIÊN CỨU


2.1. Đối tượng nghiên cứu


Máy ép viên kiểu chày cối ép trục đứng. Nguyên liệu dùng để ép là hỗn hợp đạm, lân, kali và một lượng nhỏ chất phụ gia với các tỷ lệ phối trộn khác nhau.


2.2. Phương pháp nghiên cứu


Kết hợp nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm. Nghiên cứu lý thuyết được dùng để xác định các thông số của các bộ phận chính của máy. Nghiên cứu thực nghiệm được dùng để xác định các thông số cơ lý cần thiết của đối tượng nghiên cứu và kiểm nghiệm các kết quả tính toán lý thuyết.


Nghiên cứu này đã sử dụng các phần mềm cơ khí chuyên dụng (AutoCAD, Inventor, ANSYS,…).




Hình 1. Máy ép viên thế hệ mới và viên phân nén


                    a) Máy ép viên chuẩn bị chạy thử; b) Viên đạm nén; c) Viên N,P,K nén


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. Kết cấu và nguyên lý làm việc của
       máy ép viên kiểu chày cối ép


Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ cấu tạo của máy ép viên kiểu chày cối, điều khiển nhờ mặt cam không gian cho ở hình 2. Máy gồm có hai vành cam lắp cố định trên khung và một trống quay. Trên trống bố trí các chày trên, các chày dưới cùng vành cối và các vành đỡ chày. Khi trống quay, các chày chuyển động quay theo trống, đồng thời chuyển động lên xuống nhờ các mặt cam tương ứng. Sau một vòng quay của trống, máy thực hiện được 1 chu kỳ, bao gồm các pha thao tác: nạp liệu, ép tạo viên, tháo sản phẩm và chuyển tiếp. Mỗi thao tác được thực hiện tại một cung tương ứng trên máy. Biểu đồ chu kỳ của máy thể hiện qua hành trình khai triển của các chày (Hình 3). Trên biểu đồ này, trục tung thể hiện chuyển vị của các đầu chày ép theo phương thẳng đứng, trục hoành thể hiện chuyển vị của các chày trong chuyển động quay theo trống, đo bằng chiều dài cung quỹ đạo của chày trong mặt trụ đi qua tâm các chày ép.


Máy hoạt động như sau: Tại cung nạp liệu, chày trên được nâng lên đến vị trí cao nhất, còn chày dưới chặn không cho nguyên liệu thoát ra khỏi lỗ cối. Khi trống quay, vành cối quét qua mặt dưới họng nạp liệu, hỗn hợp nguyên liệu chảy theo ống nạp liệu lấp đầy các lỗ trên vành cối nhờ trọng lượng bản thân. Lượng nguyên liệu nạp vào lỗ cối được điều chỉnh nhờ cơ cấu định lượng. Trên cung ép tạo viên, chày dưới giữ nguyên độ cao trong khi chày trên hạ xuống. Quá trình ép thực sự xảy ra khi đầu dưới của chày trên bắt đầu chạm vào khối hỗn hợp phân trong lỗ cối. Tại cung tháo sản phẩm, trước tiên chày dưới hạ xuống vị trí thấp nhất, sau đó chày trên hạ xuống để đẩy viên phân đã được tạo ra trong lỗ cối xuống phía dưới. Viên phân sẽ được dẫn ra ngoài theo máng dẫn nhờ bộ phận dỡ liệu. Trên cung chuyển tiếp, chày dưới và chày trên được nâng lên đến vị trí cao nhất để chuẩn bị cho thao tác nạp liệu của chu kỳ tiếp theo. 




3.2. Hiện tượng mài mòn cơ học các bề 
       mặt làm việc và biện pháp khắc phục

Trên mẫu máy cơ sở, hành trình của các chày ép được thực hiện nhờ cơ cấu cam trụ cần đẩy. Ưu điểm nổi trội của cơ cấu cam là quy luật chuyển động của các chày được thực hiện rất chặt chẽ, chính xác đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chày tại các pha làm việc. Tuy nhiên do giữa mặt cam và các đuôi chày ép có ma sát trượt và chịu lực ép lớn nên các bề mặt tiếp xúc của cam và chày ép bị mòn nhanh làm giảm độ tin cậy và tuổi thọ của máy (Hình 4). Bằng cách chọn vật liệu chế tạo kết hợp với nhiệt luyện mặt cam và đuôi chày ép, có thể giảm được tốc độ mài mòn cơ học của chúng. Tuy nhiên, các thử nghiệm thăm dò theo hướng này cho thấy hiệu quả giảm cường độ mài mòn các bề mặt làm việc không cao do lực ép quá lớn và rất khó cải thiện điều kiện bôi trơn, nhất là mặt cam trên và đuôi chày ép trên.


Phương án có hiệu quả để giảm cường độ mài mòn các mặt cam và các đuôi chày ép là chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn nhờ hai giải pháp kết cấu: chuyển cần đẩy mũi nhọn thành cần đẩy con lăn (Hình 5a) hoặc thay một phần mặt cam bằng bánh ép (Hình 5b).


Bằng các giải pháp trên, không những giảm được cường độ mài mòn các bề mặt làm việc mà còn giảm đáng kể chi phí năng lượng cho máy hoạt động. Giải pháp sử dụng cần đẩy con lăn thay cho cần đẩy mũi nhọn cho phép chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn một cách tích cực, tuy nhiên máy có kích thước cồng kềnh và kết cấu phức tạp. Vì vậy với máy ép viên cỡ nhỏ, quy mô hộ gia đình không nên chọn giải pháp này. Bằng cách thay một phần mặt cam bằng bánh ép tại các vị trí nguy hiểm, có thể chuyển phần lớn ma sát trượt thành ma sát lăn, trong khi vẫn giữ nguyên kết cấu cần đẩy nên không ảnh hướng lớn đến kết cấu và kích thước chung của máy. Tại vùng tiếp xúc vẫn có hiện tượng trượt giữa chày ép và mặt bánh ép nhưng độ trượt này rất nhỏ nên hiện tượng mài mòn chày và mặt bánh ép sẽ không đáng kể. Các phần cam còn lại chịu lực ép rất nhỏ nên cam và đuôi chày ép hầu như không bị mài mòn. 


Từ những phân tích trên, giải pháp giảm cường độ mài mòn cơ học bề mặt tiếp xúc giữa cam và chày ép được chọn là sử dụng bánh ép thay cho mặt cam ép tại pha ép viên.
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Hình 5. Giải pháp dùng cần đẩy con lăn (a) và dùng bánh ép (b)


3.3. Xây dựng biểu đồ chu kỳ của máy


3.3.1. Biểu đồ chu kỳ sơ bộ


Biểu đồ chu kỳ đóng vai trò quan trọng đối với các máy hoạt động theo chu kỳ, thể hiện quy luật hoạt động và là cơ sở cho việc thiết kế máy. Trong quá trình làm việc của máy ép viên, các chày có chuyển động tịnh tiến và tham gia đồng thời 2 chuyển động: vừa quay theo trống vừa dịch chuyển lên xuống theo phương thẳng đứng so với trống. Để thuận tiện cho tính toán thiết kế máy, ta dựng biểu đồ chu kỳ của máy ép viên qua hành trình khai triển của các chày trong một chu kỳ. Để xây dựng hành trình khai triển của các chày cần xác định chuyển vị thẳng đứng và chiều dài cung ứng với các pha thao tác trong một chu kỳ làm việc của máy.


Khi thay một phần cam trụ bằng cung của bánh ép tại pha ép viên và chọn đường dỡ liệu qua mặt trên vành cối, vẽ được biểu đồ chu kỳ dự kiến (Hình 6). 


Sự khác biệt giữa biểu đồ cũ (Hình 3) và biểu đồ thiết kế lại (Hình 6) là: trên biểu đồ cũ, toàn bộ hành trình nâng hạ chày được thực hiện nhờ các mặt cam cố định, trong khi


đó ở biểu đồ thiết kế lại, tại pha ép tích cực (giai đoạn CE), chày trên và chày dưới được nâng hạ nhờ bánh ép, còn tại các pha còn lại chày vẫn được nâng hạ nhờ cam trụ cố định. Ngoài ra cách dỡ liệu cũng có thay đổi: trên biểu đồ cũ, viên phân sau khi được tạo thành trong lỗ cối sẽ được chày trên đẩy xuống phía dưới vành cối rồi thoát khỏi máy, còn ở biểu đồ thiết kế lại, viên phân được chày dưới đưa lên phía trên vành cối rồi thoát ra ngoài. Việc chọn bề mặt dỡ liệu nằm phía trên vành cối ép cho phép tạo ra hành trình của các chày ép trên và chày ép dưới tương đương nhau, giúp cho việc thiết kế cam, chày ép và hệ lò xo đóng khớp cho các chày được dễ dàng hơn.


3.3.2. Xác định chuyển vị thẳng đứng và
          chiều dài cung tương ứng với các 
           pha thao tác


Chuyển vị thẳng đứng của các chày trong các pha thao tác phụ thuộc chủ yếu vào chiều cao vành cối, khoảng cách an toàn giữa đầu dưới của chày trên đến ống nạp liệu và hệ số nén khối nguyên liệu để tạo thành viên phân (Hình 7).
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Hình 7. Cơ sở chọn chuyển vị thẳng đứng của các chày ép trên và chày ép dưới


Chiều cao vành cối phụ thuộc độ nhô của đầu trên chày dưới trong lỗ cối ở pha nạp liệu và thể tích khối nguyên liệu cần nạp vào trong lỗ cối để sau khi nén lại ta được viên phân có kích thước mong muốn. 


Căn cứ theo kết quả thử nghiệm khi ép viên với tỷ lệ các thành phần hợp thành khác nhau, ta thấy việc ép viên N,P,K là trường hợp khó khăn nhất do độ linh động của khối nguyên liệu kém nhất và độ ‘xốp’ của khối nguyên liệu là cao nhất. Khi này, chiều cao cột nguyên liệu trong lỗ cối (tính từ mặt trên chày dưới đến mặt trên vành cối) có trị số 25 mm sẽ cho viên phân có kích thước mong muốn. Chọn chiều cao ngập của đầu chày dưới trong lỗ cối 10 mm, chiều cao vành cối sẽ bằng 35 mm (Hình 7a).


Chiều cao từ mặt trên vành cối đến mặt dưới chày trên ở vị trí nạp liệu, cũng chính là vị trí cao nhất của chày trên, được chọn theo điều kiện đảm bảo hỗn hợp nguyên liệu đưa vào ép có thể chảy tự do theo ống nạp liệu vào lỗ cối và có một khoảng cách an toàn không gây va chạm giữa chày và ống. Để nguyên liệu chảy được trong ống, góc nghiêng của ống nạp liệu so với mặt vành cối phải lớn hơn góc ma sát nghỉ giữa khối nguyên liệu và vật liệu ống nạp liệu. Từ các kết quả đo trong phòng thí nghiệm, đã xác định được hệ số ma sát giữa khối nguyên liệu với bề mặt thép, chất dẻo khoảng 31o. Thực tế theo các kết quả thử nghiệm trên máy cơ sở, với góc nghiêng của ống nạp liệu

45o các loại hỗn hợp nguyên liệu ép đều có thể tự chảy vào lỗ cối. Chọn góc nghiêng của ống nạp liệu 55o khe hở giữa vành đỡ chày trên và ống nạp liệu tối thiểu 5 mm, bề rộng ống nạp liệu 25 mm, bằng phương pháp vẽ ta xác định được chiều cao giữa mặt dưới vành đỡ chày trên và mặt trên vành cối là 40 mm (Hình 7a). Trong pha ép tạo viên, ban đầu chày trên hạ xuống hết hành trình tự do từ vị trí cao nhất đến khi chạm vào mặt trên vành cối trong khi chày dưới vẫn giữ nguyên độ cao (Hình 7b).  Sau đó là giai đoạn ép tích cực: chày trên đi xuống còn chày dưới đi lên những khoảng bằng nhau (Hình 7c). Từ hình vẽ ta xác định được hành trình tự do của chày trên là 40 mm, ở giai đoạn ép tích cực, chày trên đi xuống 9 mm, đồng thời chày dưới đi lên một đoạn 9 mm. 


Để chuẩn bị cho thao tác dỡ liệu, sau pha ép viên, chày trên sẽ được nâng lên đến vị trí cao nhất còn chày dưới nâng lên đồng thời đội viên phân lên sao cho mặt trên của chày dưới đúng bằng độ cao mặt trên vành cối (Hình 7d). Việc để cho đầu chày dưới nhô cao hơn hoặc thấp hơn mặt trên vành cối đều gây khó khăn cho sự làm việc của bộ phận dỡ liệu. Sau khi viên phân được đưa ra khỏi máy, chày trên vẫn giữ nguyên độ cao, còn chày dưới hạ xuống vị trí thấp nhất chuẩn bị cho thao tác nạp liệu của chu kỳ mới. Biểu đồ chu kỳ với hành trình theo phương thẳng đứng của các chày đã chọn, có dạng như trên hình 8.
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Hình 8. Biểu đồ chu kỳ đã xác định hành trình theo phương thẳng đứng của các chày


Để nhận được biểu đồ chu kỳ đầy đủ của máy ta còn phải xác định độ dài cần thiết của các cung thao tác trong một chu kỳ ép, ứng với chiều dài đoạn AH (Hình 8). Có thể chia một chu kỳ ép ra các giai đoạn hay các pha thao tác sau:


AB: pha nạp liệu;


BE: pha ép viên;


EG: pha dỡ liệu;


GH: pha chuyển tiếp, đưa hệ chày trở về vị trí bắt đầu pha nạp liệu của chu kỳ kế tiếp.


Trong các pha trên, chỉ trong giai đoạn CE các chày được tựa trên các bánh ép, còn trong các giai đoạn còn lại các chày được điều khiển bởi các mặt cam tương ứng.


Chiều dài cung nạp liệu được xác định nhờ thực nghiệm trong phòng thí nghiệm và được kiểm chứng trên máy mẫu. Với vận tốc chuyển động của trống không quá 15 vòng/phút, đường kính trống không quá 400 mm, để đảm bảo khả năng nạp đầy lỗ cối ứng với tất cả các loại nguyên liệu đưa vào ép khác nhau, chiều dài cung nạp liệu lAB không được nhỏ hơn 80 mm. Sơ bộ chọn lAB = 80 mm.


Trong các giai đoạn BC, EF, GH, các chày được nâng hạ nhờ các mặt cam tương ứng. Điều kiện để cam đẩy cho chày ép chuyển động được là góc “nâng” của cam phải không lớn hơn góc áp lực giới hạn. 

Sơ đồ tính toán góc nâng giới hạn của mặt cam trên trong các giai đoạn này hoàn toàn giống như cơ cấu cam đầy mũi nhọn hoặc tính toán theo ma sát trên rãnh trượt khi bỏ qua ma sát giữa cam và đuôi chày (Юдин В. А., Петрокас Л. В. 1967) (Hình 9).


Khi cơ cấu cam làm việc, tại điểm tiếp xúc A của chày xuất hiện lực toàn phần Ptp do cam tác dụng lên chày, có phương vuông góc với bề mặt cam tại điểm tiếp xúc.  Phân tích Ptp thành các lực Pt và Pn. Lực ngang Pt cản trở sự quay của trống và lực dọc Pn làm chày chuyển động theo phương dọc trục. 


Gọi góc nâng của mặt cam là (, đó cũng chính là góc áp lực trong cơ cấu cam đang xét, ta có: 


            Pt= Ptp.sin(,  


            Pn= Ptp.cos(.                            (1)


Khi đuôi chày trượt trên mặt cam, tại điểm tiếp xúc A giữa chày và mặt cam sẽ xuất hiện lực ma sát FmsA, có phương tiếp tuyến với mặt cam và ngược chiều chuyển động của chày. Ký hiệu f là hệ số ma sát giữa các bề mặt làm việc của cơ cấu, ta có các công thức sau:


           FmsA= Ptp.f;


           FmsAt= FmsA.cos(= Pn.f;


           Fmsan= FmsA.sin(= Pt.f.         (2)


Khi chày trượt theo phương dọc trục, tại các gối đỡ B và C sẽ xuất hiện các lực ma sát. Gọi phản lực pháp tuyến tại B và C là NB và NC, ta có công thức:


           FmsB= NB.f;


           FmsC= NC.f.                              (3)


		[image: image6.png]





Hình 9. Sơ đồ xác định
góc nâng giới hạn của cam


1- Cam, 2, 3- Vành đỡ chày, 3- Chày





xcvxbvn,n/?


Lập các phương trình cân bằng hình chiếu của các lực theo phương ngang và phương trình cân bằng mô men của các lực lấy với điểm A, ta được hệ phương trình:


NB- (Pt+ FmsAt)- NC= 0;


(Pt + FmsAt).x - (Pn - FmsAn).a/2 +
        + FmsC.a - NC.l =  0                            (4)


Trong đó: 


l- khoảng cách giữa các vành đỡ chày; 


x- khoảng cách từ vành đỡ trên đến mặt
           cam; 


a- đường kính chày; 


Vì trị số của a rất nhỏ so với x và l nên có thể bỏ qua, khi này phương trình 3 có dạng: 


 NB- (Pt+ FmsAt) - NC = 0;


 (Pt+ FmsAt).x - NC.l = 0                    (5)


Phương trình cân bằng hình chiếu của các lực theo phương chuyển động của chày có dạng:


       Pn= FmsB+ FmsC+FmsAn                 (6)


Giải các phương trình (1), (2), (3), (5), (6) và rút gọn ta được:
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Chọn các kích thước x = 50 mm, l = 140 mm, với hệ số ma sát giữa chày và rãnh trượt  f = 0,3, thay vào (7) xác định được góc nâng giới hạn cho mặt cam là 46,1o. 


Để đảm bảo điều kiện chày không bị tự hãm, góc nâng của cam không được lớn hơn

góc nâng giới hạn này. Ta chọn góc nghiêng cho tất cả các pha nâng hạ đều bằng 45o.


Căn cứ hành trình theo độ cao (Hình 7), ta có lBC =  lEF = 40mm; lGA = 25 mm.


Chiều dài cung CE được xác định theo kích thước đường kính bánh ép, góc áp lực lớn nhất khi chày tiếp xúc với bánh ép có chú ý đến hiện tượng đẩy trống sau khi ép xong gây ra chuyển động giật cục của trống.


Bằng phương pháp vẽ, ứng với chiều cao dịch chuyển của chày 9 mm, với góc áp lực lớn nhất khi chày tiếp xúc với bánh ép là 45o, ta xác định được đường kính nhỏ nhất của bánh ép  Db.e.min= 61 mm, tương ứng với chiều dài cung khai triển lCE61 = 43 mm (Hình 10a).


Trong thực tế, khi chọn hành trình các chày theo chiều cao, cần chọn lớn hơn trị số tính toán để đảm bảo độ chặt của viên phân. Giả định hành trình theo chiều cao của các chày trong giai đoạn ép tích cực là 12 mm, ứng với góc áp lực 45o, ta có đường kính bánh ép Db.e= 82 mm và chiều dài cung ép tích cực khai triển là lCE82 = 58 mm (Hình 10b).


Các thử nghiệm không tải tiến hành trên máy ép với bánh ép là ổ bi đỡ mã hiệu 311, có đường kính ngoài 120 mm, bề rộng 29 mm, cho thấy các chày dịch chuyển ổn định, không có hiện tượng tự hãm chày trong rãnh trượt và trống quay đều. Tuy nhiên khi thử nghiệm có tải, có hiện tượng trống chuyển động không đều. Nguyên nhân của hiện tượng này là do sau khi ép tạo viên phân, lực đàn hồi của lò xo nén thông qua bề mặt bánh ép tạo ra lực ngang đẩy cho trống quay đi theo chiều chuyển động.
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Hình 10. Sơ đồ xác định đường kính bánh ép


Xét hệ bánh ép và chày tiếp xúc nhau (Hình 11), lúc này viên phân vừa được ép qua vị trí ép mạnh nhất, các chày đang trong hành trình dời xa nhau (chày trên đi lên, chày dưới đi xuống) nhưng lò xo của cơ cấu an toàn vẫn luôn bị nén, các mặt đới cầu của các chày vẫn tiếp xúc với viên phân. Trên các chày có tác dụng của lực toàn phần Ptp có phương dọc theo bán kính nối từ tâm bánh ép đến điểm tiếp xúc giữa bánh ép và đầu chày ép. Phân tích Ptp thành hai thành phần: Pt theo phương vuông góc với trục chày ép và tiếp tuyến với mặt trụ đi qua tâm các chày. Pn dọc theo trục chày. 
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Hình 11. Sơ đồ xác định
lực đẩy ngang trên trống


Ta có:
Pt = Ptp.sin(



Pn = Ptp.cos(;



Pt = Pn.tg(;


Thành phần Pn gây nén các chày, còn thành phần Pt có tác dụng đẩy trống ép theo chiều quay của nó. Thành phần Pt xuất hiện làm cho trống quay không đều và phát sinh hiện tượng rung động của trống ép.


Góc ( thay đổi trong giới hạn từ 0 đến một trị số nào đó phụ thuộc đường kính bánh ép, hành trình ép trong giai đoạn ép tích cực và mức độ biến dạng của lò xo của cơ cấu an toàn. Giả sử rằng các chày luôn bị ép trong quá trình các chày dời xa nhau cho đến khi các chày không tiếp xúc với bánh ép, lúc đó góc ( chỉ phụ thuộc đường kính bánh ép và hành trình của các chày trong pha ép tích cực và biến thiên trong khoảng [0, (max].


Từ quan hệ giữa các lực, có thể thấy khi góc ( càng lớn thì thành phần Pt càng lớn. Đồ thị biến đổi của lực Pt theo góc ( khi (max= 45o với lực Pn = 15 kN = Const thể hiện trên hình 12.


Từ đồ thị trên hình 12, ta thấy lực Pt phụ thuộc Pn theo quy luật hàm số tang, nghĩa là khi góc ( còn nhỏ, quan hệ giữa chúng có dạng gần tuyến tính, nhưng với giá trị ( lớn, Pt tăng nhanh hơn Pn nhiều. Cụ thể theo đồ thị hình 12, khi góc ( = 45o, lực Pt = Pn. Khi ( = 64o, lực Pt lớn gấp đôi lực Pn, còn khi ( = 70o thì Pt gần gấp ba Pn.
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Hình 12. Đồ thị biến thiên của Pt theo góc (

Vì vậy, khi chọn đường kính bánh ép Db.ép = 120 mm, với hành trình ép của các chày 12mm, góc áp lực lớn nhất tại điểm chày bắt đầu tiếp xúc với bánh ép đạt khoảng 37o, hoàn toàn thoả mãn điều kiện tự hãm của chày ép, nhưng xuất hiện hiện tượng trống quay không đều do lực Pt có giá trị lớn. Hiện tượng trống quay không đều sẽ bị hạn chế nếu chọn góc ( đủ nhỏ, bố trí 2 bánh ép đối xứng trên trống và chọn số chày ép hợp lý hơn. 


Từ thực nghiệm rút ra nhận xét, để giảm hiện tượng chuyển động không đều của trống, ta chọn bánh ép có đường kính 200 mm. Khi này góc áp lực tại điểm bắt đầu tiếp xúc giữa chày và bánh ép là 27o, chiều dài cung ép tích cực khai triển là 100 mm (Hình 10c). Chiều dài cung khai triển ứng với pha dỡ liệu được xác định bằng thực nghiệm. Thực tế thử nghiệm mẫu máy trong điều kiện sản xuất cho thấy, chiều dài cung dỡ liệu chủ yếu phụ thuộc kích thước cơ cấu gạt phân của bộ phận dỡ liệu. Ta chọn LFG = 60 mm.


Như vậy với các thông số đã chọn, ta có chiều đai khai triển cần thiết tương ứng với một chu kỳ ép sẽ là:


Lck = LAB+ LBC+ LCE+ L​EF+ LFG+ LGH
       = 80+ 40+ 100+ 40+ 60+ 25 =  345 mm


3.3.3. Biểu đồ chu kỳ chính xác của máy


Từ các kết quả tính toán, ta xây dựng được biểu đồ chu kỳ thể hiện qua hành trình chính xác của các chày ép (Hình 13).


3.4. Xác định năng suất lý thuyết của máy 


Năng suất lý thuyết của máy trong 1 giờ xác định theo công thức: 
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Trong đó:


Z- số chày ép;


p- số chu kỳ ép sau 1 vòng quay của trống;


n- số vòng quay của trống trong một phút. 


Để tăng năng suất của máy ép viên, có thể tăng số vòng quay của trống n, tăng số chu kỳ ép p hoặc tăng số chày ép Z. Các thông số này không thể chọn một cách tuỳ tiện mà chúng có mối quan hệ với nhau thông qua thông số đường kính trống.


Số chu kỳ ép


Khi các thông số khác không đổi, nếu tăng số chu kỳ ép sẽ tăng được năng suất máy. Từ các nhận xét khi thử nghiệm, nhận thấy nên chọn số chu kỳ ép p= 2. Nhờ đó, kết hợp với cách chọn số chày lẻ, ta còn có thể khắc phục được hiện tượng trống quay không đều bằng cách bố trí các pha làm việc của hai cặp bánh ép lệch nhau.


Đường kính trống, số vòng quay của trống trong một phút


Chọn số vòng quay của trống 15 vòng/phút. Với số chu kỳ ép p= 2, chu vi của hình trụ đi qua tâm các chày ép phải thoả mãn bất đẳng thức:



L ( 2. Lck = 2. 345 = 690 mm.
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Hinh 13. Biộu a5 chu ky vội hanh trinh khai triộn dhy @i cia cic chay ép.






Đường kính mặt trụ phân bố chày trên trống, gọi là đường kính trống Dt, phải không nhỏ hơn đường kính tối thiểu Dmin:



Dt ( Dmin = 690/( = 220 mm.


Chọn đường kính trống 260 mm, với số chu kỳ ép p= 2, có chiều dài khai triển thực tế cho mỗi chu kỳ là 408 mm, trong khi chiều dài khai triển cần thiết cho một chu kỳ chỉ cần 345 mm. Nói cách khác, nếu chọn đường kính trống Dt = 260 mm, có thể tăng thời gian dành cho các khâu xung yếu so với thời gian tính toán với hệ số dự trữ là 18%.


Số chày ép


Số cặp chày cối ép phân bố trên trống phụ thuộc kết cấu vành cối và đường kính trống. Các vành cối có ép bạc inox để tránh ăn mòn hóa học, đường kính ngoài 30 mm, khoảng cách giữa hai mép lỗ khoan liên tiếp trên vành trống không nhỏ hơn 5 mm để đảm bảo độ bền. Bằng phương pháp vẽ, với trống đường kính 260 mm, ta có thể bố trí 21 chày, khi này khoảng cách giữa hai mép lỗ lắp bạc là 8,9 mm, thoả mãn điều kiện bền của vành cối.


Với các thông số đã chọn, xác định được năng suất lý thuyết của máy:



Whv = 60.21.2.15 = 37800 viªn/giê.


Tương ứng với viên phân thông dụng bón cho lúa (khối lượng 4 g/viên), năng suất máy tính theo khối lượng sẽ là 151 kg/giờ. So với năng suất của mẫu máy cơ sở (12.000 viên/giờ), năng suất của máy thiết kế lại sẽ tăng được hơn 3 lần.


3.5. Chế tạo và thử nghiệm máy


Để kiểm chứng sơ bộ các kết quả tính toán và giải pháp đề xuất trước khi chế tạo mẫu máy mới, nhóm nghiên cứu đã chế tạo các bộ phận làm việc cần thiết và lắp ngay trên mẫu máy cơ sở (Hình 14). Do việc chế tạo cụm trống tốn rất nhiều công sức và thời gian nên nghiên cứu đã sử dụng lại vành trống cũ của máy cơ sở, thiết kế lại hệ thống cam có khả năng thay đổi chiều dài các đoạn cung cam, hệ thống bánh ép và hệ thống truyền động. Với các thay đổi như vậy trên mẫu máy kiểm chứng có thể đánh giá khả năng làm việc của bộ phận ép mới thiết kế, xác định được chiều dài cần thiết của các cung cam tương ứng với các pha thao tác, đặc biệt kiểm chứng khả năng đong đầy lỗ cối khi nâng cao số vòng quay của trống.  
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Hình 14. Mẫu máy kiểm chứng


Mẫu máy kiểm chứng có các thông số kỹ thuật như sau: 


Số chày ép: 10. Số vòng quay của trống thay đổi được trong khoảng 10 - 17,5 vòng/phút nhờ thay đổi các bánh đai, với các trị số cụ thể: 10; 12,5; 15,2 và 17,5 vòng phút.


Sau 1 vòng quay của trống, máy thực hiện được 1 chu kỳ ép.


Từ các kết quả thử nghiệm mẫu máy kiểm chứng, có thể rút ra các nhận xét sau:


ở tất cả các chế độ quay của trống, hệ thống cam và bánh ép đều làm việc ổn định, nhịp nhàng. Khả năng hạn chế hiện tượng quay không đều của trống chưa kiểm chứng được vì chỉ lắp được 1 bánh ép do số chày ép là chẵn. Qua nhận xét cảm quan, ở chế độ số vòng quay của trống 10 vòng/phút, chỉ cần 1 dây đai loại B với độ căng vừa phải đã đủ khả năng truyền tải trong khi trên máy cơ sở phải dùng 2 đai cùng loại và căng đai với lực căng lớn. Điều đó cho phép rút ra kết luận là hệ thống ép kiểu cam- bánh ép kết hợp có khả năng làm việc và giảm được chi phí năng lượng cho máy nhờ chuyển phần lớn ma sát trượt thành ma sát lăn tại vùng tiếp xúc giữa đuôi chày ép và bánh ép.


ở các chế độ số vòng quay của trống dưới 15,2 vòng phút, viên phân có độ chặt và kích thước trung bình hoàn toàn đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, ở chế độ 17,5 vòng/phút, với chiều dài cung nạp liệu 80 mm, độ chặt  viên phân vẫn đảm bảo nhưng chiều cao trung bình chỉ đạt 13,8 mm, nhỏ hơn một chút so với thiết kế (15 mm). Nguyên nhân là do khả năng điền đầy hỗn hợp nguyên liệu vào lỗ cối chưa cao. Với chiều cao này của viên phân, bộ phận cung cấp của máy bón phân vẫn làm việc bình thường. Qua thử nghiệm cũng xác định rằng, để đảm bảo nạp đầy lỗ cối, khi chọn số vòng quay của trống đến 17,5 vòng/phút chiều dài cung nạp liệu phải không nhỏ hơn 90 mm.


Năng suất của mẫu máy kiểm chứng đạt 9.130 viên/giờ, tương ứng với số vòng quay của trống n = 15,2 vòng/phút, số chày ép Z = 10 và số chu kỳ ép p = 1. Như vậy, nếu chế tạo mẫu máy mới với n = 15 vòng/phút, Z = 21, p = 2 thì sẽ đạt được năng suất 37.800 viên/giờ như đã thiết kế.


Nhìn chung, các kết quả thử nghiệm trên mẫu máy kiểm chứng cho thấy máy hoạt động ổn định, viên phân được ép ra đảm bảo yêu cầu nông học. Nhóm nghiên cứu đang chế tạo mẫu máy mới theo các thông số đã thiết kế để tiếp tục thử nghiệm đánh khả năng làm việc, đặc biệt là giải pháp hạn chế mài mòn cơ học các bề mặt làm việc của máy và tăng mức độ thuận tiện khi vận hành máy. 


4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ


Từ phân tích nguyên nhân giảm độ tin 


cậy của mẫu máy cơ sở, đã thiết kế lại biểu đồ chu kỳ của máy và tính toán thiết kế lại một số bộ phận làm việc chính nhằm nâng cao độ tin cậy và năng suất của máy. 


Thiết kế, chế tạo các bộ phận cải tiến và lắp trên mẫu máy cơ sở để kiểm chứng các kết quả tính toán. Kết quả thử nghiệm cho thấy các giải pháp đưa ra là hợp lý, mẫu máy hoạt động ổn định, viên phân do máy ép ra đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật nông học.


Để đánh giá về khả năng làm việc và độ tin cậy của máy, đặc biệt khả năng chống mài mòn của hệ thống ép cải tiến, cần thử nghiệm máy trong thời gian dài. Vì vậy, cần chế tạo mẫu máy mới theo các thông số đã tính toán thiết kế và tiếp tục thử nghiệm để đánh giá khả năng làm việc toàn diện của máy trong điều kiện sản xuất.
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Hình 13. Biểu đồ chu kỳ với hành trình triển khai đầy đủ của các chày ép







Hình 6. Biểu đồ chu kỳ dự kiến của máy đang thiết kế lại



AB- Pha nạp liệu; BE- Pha ép viên; EG- Pha dỡ liệu; GH- Pha chuyển tiếp















Hình 4. Hiện tượng�mòn bề mặt cam
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Hình 3. Hành trình khai triển của các chày trong một chu kỳ



















































Hình 2. Sơ đồ nguyên lý làm việc (a) và sơ đồ cấu tạo (b) của máy ép viên phân



1- Vành cam dưới, 2- Chày dưới, 3- Vành cối, 4- ống nạp liệu, �5- Chày trên, 6- Vành cam trên, 7- ống thoát sản phẩm
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